
 

Chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội Việt Nam 
trong tiến trình đổi mới 

Vân Hà 

giới thiệu 

Với hơn ba mươi năm nghiên cứu khoa học, GS. TS. Hoàng Chí Bảo 
tập trung nghiên cứu sâu các lĩnh vực lý luận và lịch sử về CNXH, đặc 
biệt là sự vận động và phát triển của CNXH hiện thực (từ sau Cách 
mạng tháng Mười Nga đến chính biến ở Liên Xô cuối thế kỷ XX), đến 
tiến trình đổi mới của đất nước. Một phần kết quả nghiên cứu đó được 
thể hiện qua bộ sách (gồm ba tập) được giới thiệu dưới đây. Mỗi tập 
trong bộ sách là một công trình nghiên cứu độc lập, nhưng đều hướng 
tới chủ đề về nhận thức lý luận CNXH và con đường đi lên CNXH ở 
Việt Nam, đều xoay quanh hai câu hỏi lớn của cùng một vấn đề: CNXH 
là gì? và Xây dựng CNXH như thế nào? Dưới đây là những nội dung 
chính của bộ sách. 

Tập 1: Giá trị bền vững và sức sống của Chủ nghĩa 
Marx-Lenin và CNXH khoa học 

Với chín chuyên luận nghiên cứu, 
tác giả làm rõ: 

Marx-Engels là những nhà sáng lập 
ra CNXH khoa học vào nửa sau của thế 
kỷ XIX. Các ông đã đặt nền móng cho lý 
luận khoa học về CNXH và con đường đi 
tới CNXH, CNCS của giai cấp vô sản 
cách mạng và quần chúng lao động trên 
toàn thế giới. Học thuyết, chủ nghĩa mà 
các ông sáng tạo ra là một bước ngoặt 
trong sự phát triển của tư tưởng nhân 
loại. Quan niệm duy vật về lịch sử và 
học thuyết về giá trị thặng dư của Marx 
được Engels đánh giá là những phát 
minh vạch thời đại. 

Marx-Engels đã nêu lên một hệ 
thống các nhân tố cấu thành nội dung 

của quan niệm 
phát triển xã hội 
từ kinh tế, 
chính trị đến 
tư tưởng và 
văn hóa. Phát 
triển thông 
qua cách mạng 
và hướng vào 
mục tiêu giải 
phóng con 
người và 

xã hội. Khoa học, cách mạng và nhân 
văn là những đặc trưng giá trị trong 
triết lý phát triển xã hội của các ông. 

Còn Lenin, cuộc đời và sự nghiệp 
của ông cũng vô cùng phong phú, sôi 
động và oanh liệt, gắn liền với bao sự 
kiện và những bước ngoặt lớn của sự 
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phát triển lịch sử thế giới, sự sinh thành 
nước Nga cách mạng, sự xuất hiện thời 
đại mới với bước chuyển CNXH từ lý 
luận đến thực tiễn. Lenin đã để lại 
những dấu ấn không thể phai mờ trong 
lịch sử thế giới hiện đại và những tư 
tưởng của ông về phát triển xã hội, về 
CNXH là vô giá. 

Nếu Marx-Engels tập trung nghiên 
cứu hình thái kinh tế-xã hội TBCN 
trong điều kiện lịch sử ở nửa sau thế kỷ 
XIX, khi CNTB còn là CNTB tự do cạnh 
tranh, thì Lenin đã trực tiếp quan sát 
bước chuyển của CNTB từ tự do cạnh 
tranh sang độc quyền, lũng đoạn, phát 
triển CNĐQ ở cuối thế kỷ XIX, đầu thế 
kỷ XX. Ông đã vạch ra những đặc điểm 
cơ bản của CNĐQ, làm sáng tỏ bản chất 
kinh tế và chính trị của nó. Nếu Marx-
Engels đã luận chứng sâu sắc về tính tất 
yếu phải diệt vong của CNTB và cũng 
một tất yếu như vậy đối với sự ra đời, 
thắng lợi của CNXH, CNCS; đã phát 
hiện ra vai trò lịch sử thế giới của giai 
cấp vô sản cách mạng, dự báo về cách 
mạng vô sản nổ ra ở hàng loạt nước 
TBCN đã phát triển ở trình độ cao, thì 
Lenin lại nhìn thấy những cái mới xuất 
hiện ở thời đại mình, đã thấy tính chất 
phát triển không đều của CNTB và khả 
năng chín muồi một tình thế cách mạng 
ở những mắt xích xung yếu nhất của 
CNĐQ. Và, cách mạng vô sản có thể nổ 
ra ở một số nước, thậm chí ở một nước, ở 
những nước mà CNTB mới chỉ phát 
triển trung bình, mới hình thành các 
quan hệ TBCN mà cũng có thể ở những 
nước chậm phát triển, còn lạc hậu, còn 
tồn tại các quan hệ tiền tư bản. Tư 
tưởng của Lenin đặt cơ sở cho lý luận 
khoa học về quá độ tới CNXH không 
qua CNTB, tức là lý luận về con đường 
phát triển rút ngắn tới CNXH. 

Về giá trị bền vững và sức sống của 
CNXH khoa học trong thời đại ngày nay, 
tác giả nêu rõ, CNXH khoa học được 
nhận thức vừa theo nghĩa rộng - thống 
nhất với nội dung và phương pháp của 
Chủ nghĩa Marx-Lenin, trùng hợp với 
Chủ nghĩa Marx-Lenin, vừa theo nghĩa 
hẹp - với tư cách là một trong ba bộ phận 
hợp thành của Chủ nghĩa Marx-Lenin. 
Hai điều căn bản làm cơ sở cho việc luận 
chứng về giá trị và sức sống của CNXH 
khoa học trong thời đại ngày nay, theo 
tác giả, là: thứ nhất, Lenin trong khi có 
những kiến giải và kết luận khác với 
Marx-Engels trên nhiều vấn đề cụ thể về 
khả năng xuất hiện cách mạng vô sản, 
về xây dựng CNXH, nhưng Lenin vẫn 
trung thành một cách nhất quán với 
những bậc tiền bối của mình về quan 
điểm - lý luận và phương pháp. Thứ hai, 
để nhận rõ những giá trị bền vững và sức 
sống của CNXH khoa học trong thời đại 
ngày nay, cần phải xem xét những giá 
trị ấy (trong hình thức biểu đạt lý luận 
của chúng như những nguyên lý và quy 
luật, những khái niệm, phạm trù và tư 
tưởng) trong tính thống nhất giữa lý 
luận và thực tiễn, logic và lịch sử.  

Theo đó, những giá trị bền vững của 
CNXH khoa học, tác giả chỉ ra, là: 1/ 
Phương pháp luận khoa học nghiên cứu 
về CNXH của các nhà kinh điển mác xít 
là một trong những giá trị căn bản, hàng 
đầu của CNXH khoa học. 2/ Bản chất, 
mục tiêu, động lực phát triển của CNXH 
được kiến giải từ phương pháp tiếp cận 
hệ thống, từ một chủ nghĩa duy lý khoa 
học gắn liền với chủ nghĩa nhân văn cao 
cả, đó là chân giá trị của CNXH khoa học. 

Để làm sáng tỏ những nội dung được 
nêu trong tập sách, tác giả đã phân tích 
và xem xét Cách mạng tháng Mười Nga 
như là sự thẩm định và phát triển lý 
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luận CNXH, đã soi sáng con đường cách 
mạng của các dân tộc và sự nghiệp đổi 
mới của Việt Nam. 

Kết thúc tập 1 là phân tích tổng 
luận về bản chất khoa học và cách 
mạng của Chủ nghĩa Marx-Lenin. 

Tập 2: CNXH hiện thực và quá độ lên CNXH ở Việt Nam 

Tập này gồm sáu chuyên luận.  

Phân tích 
lịch sử, lý luận, 
hiện trạng và 
triển vọng của 
CNXH hiện 
thực, tác giả 
nhận định, 
CNXH hiện 
thực là CNXH 
đã ra đời qua 
thực tiễn, 
đã trở thành 
thực tế, đã định hình thiết chế và thể 
chế của một xã hội mới, một chế độ 
xã hội kiểu mới. Nó cũng bao hàm nghĩa 
là CNXH đang phát sinh, phát triển, 
hoàn thiện như một cơ thể sống 
đã trưởng thành. Nó cũng đồng nghĩa 
với quá trình xây dựng, đổi mới, điều 
chỉnh để phát triển trên những cơ sở của 
chính nó là nằm trong lịch sử hình thành 
và phát triển của CNXH hiện thực. Với 
trường hợp Việt Nam, đổi mới dẫn đến 
sự hình thành nhận thức mới về CNXH, 
về những đặc trưng của CNXH và xác 
định được con đường, bước đi, phương 
phướng xây dựng CNXH phù hợp với 
thực tiễn Việt Nam. Có thể nói CNXH 
Việt Nam từng bước sinh thành trong 
đổi mới là một CNXH hiện thực mới. Nó 
có nhiều điểm khác về cơ bản so với 
CNXH trước đổi mới từ nhận thức, mô 
hình, đến phương thức quản lý, cơ chế, 
chính sách. Chủ thể lãnh đạo, cầm quyền 
là Đảng Cộng sản Việt Nam cũng thông 

qua tự đổi mới mà tự thay đổi, phát triển 
chính mình đáp ứng yêu cầu mới. 

Quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ 
TBCN là khả năng, là xu hướng phát 
triển tất yếu của các nước lạc hậu, tiền 
tư bản trong thời đại ngày nay. Lựa chọn 
con đường phát triển này, khẳng định 
tính tất yếu này của sự lựa chọn để phủ 
định một sự lựa chọn khác - đó là giác 
ngộ cái tất yếu, là kết quả nhận thức tự 
giác, khoa học của chủ thể. Nhận thức 
một khả năng đồng thời là nhận thức 
những điều kiện để thực hiện khả năng 
ấy. Đây là những vấn đề cơ bản thuộc về 
lý luận của CNXH khoa học, của sự 
nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam. 

Những đặc điểm của con đường quá 
độ của Việt Nam sẽ là cái quy định và 
kiểm chứng sự phù hợp của những biện 
pháp, giải pháp cũng như kế hoạch và 
bước đi. Những đặc điểm của con đường 
quá độ lên CNXH ở Việt Nam được tác 
giả rút ra và làm sáng tỏ, gồm: 

Thứ nhất, con đường quá độ lên 
CNXH bỏ qua chế độ TBCN ở Việt Nam 
là con đường phát triển rút ngắn. Để 
thích ứng với loại hình phát triển rút 
ngắn đó, cần phải áp dụng phương thức 
quá độ gián tiếp, tiến dần từng bước tới 
CNXH. 

Thứ hai, con đường quá độ lên 
CNXH ở Việt Nam bỏ qua chế độ TBCN 
diễn ra trong bối cảnh quốc tế đầy biến 
động, thời cơ lớn để phát triển đi liền với 
những thách thức nghiệt ngã trong phát 
triển. Để giữ vững định hướng XHCN và 
xây dựng thành công CNXH, Đảng 
Cộng sản cầm quyền phải tỏ rõ bản lĩnh 
chính trị vững vàng cùng với trình độ 
phát triển cao về năng lực trí tuệ và tổ 
chức nhằm phát huy tối đa nội lực dân 
tộc trong xây dựng CNXH và bảo vệ chế 
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độ XHCN ở Việt Nam, tận dụng được 
thời cơ, vượt qua được thách thức. 

Thứ ba, con đường lên CNXH ở Việt 
Nam bỏ qua chế độ TBCN đòi hỏi sự kết 
hợp nhuần nhuyễn giữa nhiệt tình và ý 
chí cách mạng với trí thông minh và tài 
năng sáng tạo của cả dân tộc, vận dụng 
tổng hợp các nguồn lực để đưa nước ta 
ra khỏi cửa ải đói nghèo, lạc hậu, trở 
thành một nước công nghiệp, một xã hội 
phồn vinh, hiện đại, đảm bảo cho các 
thế hệ người Việt Nam một cuộc sống 
văn minh và hạnh phúc. 

Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng ta 
xác định: đổi mới theo định hướng XHCN. 
Khái niệm “định hướng XHCN”, về mặt lý 
luận, ở cấp độ khái quát và định tính có 
thể được xem là tương đương, đồng nghĩa 
với khái niệm quá độ lên CNXH. Bởi, nói 
tới định hướng XHCN, nếu hiểu một cách 
thực tiễn và trực tiếp thì có thể nói, với 
định hướng XHCN, CNXH còn đang ở 
phía trước, còn đang trong quá trình 
sinh thành, nó là một xu hướng phát 
triển nhiều hơn là những thực thể 
đã định hình, nhiều hơn là một hiện 
thực đã ở dạng đầy đủ. Với định hướng 
XHCN, đó là định hướng ở tất cả các mặt, 
các lĩnh vực của đời sống xã hội; Cũng 
như vậy, thời kỳ quá độ lên CNXH cũng 
chỉ biểu đạt tính chất và ý nghĩa của một 
quá trình chuyển tiếp xã hội từ trạng 
thái cũ sang trạng thái mới, là quá trình 
chuẩn bị những điều kiện, tiền đề để 
xã hội bước vào xây dựng, tổ chức quản 
lý làm cho CNXH định hình. 

Từ định hướng tới định hình, đó là 
thời gian lịch sử của thời kỳ quá độ với 
nhiệm vụ cụ thể, với những khác nhau 
về trọng điểm ở mỗi giai đoạn, về nội 
dung và cả bước đi. ý nghĩa của việc xác 
định đó là ở chỗ, việc hoạch định và áp 
dụng các giải pháp, biện pháp phải phù 

hợp với yêu cầu và tính chất của mỗi giai 
đoạn, mỗi bước đi của thời kỳ quá độ. 

Phân tích và làm rõ mối quan hệ 
giữa đổi mới theo định hướng XHCN với 
định hình CNXH ở Việt Nam, tác giả 
cho rằng: về mặt phương pháp nhận 
thức khoa học, “định hướng XHCN” có 
thể hiểu như phương pháp phân tích 
định tính về CNXH trong tương quan 
biện chứng với phương pháp phân tích 
định lượng về CNXH thuộc về thuật ngữ 
“định hình CNXH”. “Định hướng 
XHCN” và “định hình CNXH” có quan 
hệ mật thiết, nội tại, bên trong giữa 
quan điểm - lý luận và phương pháp. 
Chúng quy định, phản ánh và chế ước 
lẫn nhau. Nếu “định hướng XHCN” 
hướng vào câu hỏi “CNXH là gì?” thì 
“định hình CNXH” hướng chủ yếu vào 
câu hỏi “xây dựng CNXH như thế nào?”. 
Như vậy, “định hình CNXH” là sự cụ 
thể hóa khái niệm “định hướng XHCN”, 
là sự triển khai về mặt lý luận và thực 
hành trong thực tiễn lý luận đó làm cho 
CNXH dần dần trở thành hiện thực 
thông qua tổ chức, xây dựng một cách tự 
giác và sáng tạo của nhân dân ta dưới 
sự lãnh đạo của Đảng. 

Hồ Chí Minh là nhà mác-xít sáng 
tạo lớn của cách mạng Việt Nam. Hồ 
Chí Minh không chỉ nhận thức và vận 
dụng đúng đắn, sáng tạo CNXH khoa 
học do các nhà kinh điển của Chủ nghĩa 
Marx vạch ra, mà Người còn phát triển, 
làm phong phú thêm lý luận và phương 
pháp của CNXH khoa học từ thực tiễn 
cách mạng Việt Nam. Trong chuyên 
luận “Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH 
và xây dựng CNXH ở Việt Nam” tác giả 
đã phân tích và làm sáng rõ những tư 
tưởng này của Người. 

Phần cuối tập sách, tác giả bàn đến 
“Giá trị XHCN trong thế giới đương đại” 
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với những bối cảnh và tình hình mới 
ngày nay. 

Tập 3: Từ thực tiễn đổi mới đến nhận thức lý luận 
mới về CNXH ở Việt Nam (1986-2011) 

Tập này được kết cấu thành hai 
phần lớn với năm chương. 

Phần thứ nhất: Đổi mới để phát 
triển - một quyết sách chiến lược của 
Đảng Cộng sản Việt Nam  

Thực hiện đổi mới ở Việt Nam theo 
đường lối Đại hội VI của Đảng năm 
1986 cũng chịu tác động chung của tình 
hình thế giới đối với các nước XHCN lúc 
đó (đó là: tác động của khoa học và công 
nghệ đã làm thay đổi căn bản tới sản 
xuất và đời sống xã hội; toàn cầu hóa 
kinh tế gắn liền với quá trình tiếp xúc, 
giao lưu, đối thoại giữa các nền văn hóa 
- một xu thế khách quan và phổ biến; 
cuộc khủng hoảng của CNXH hiện thực 
và vấn đề thời đại). Bên cạnh đó, đổi 
mới còn được thúc đẩy bởi những đòi hỏi 
bức xúc, chín muồi của tình hình trong 
nước, nhất là cuộc khủng hoảng kinh tế-
xã hội ở những năm 1980 (đó là: cách 
mạng Việt Nam chuyển sang một giai 
đoạn mới, giai đoạn xây dựng và phát 
triển đất nước theo di huấn của Hồ Chí 
Minh; hậu quả nặng nề của chiến tranh 
và những khó khăn, phức tạp mới nảy 
sinh sau chiến tranh; những khuyết 
điểm, sai lầm trong chỉ đạo thực hiện 
đường lối, trong chủ trương, chính sách 
làm tăng thêm những khó khăn phức 
tạp của tình hình kinh tế-xã hội, làm 
trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng ở 
nước ta trước đổi mới; những bước đột 
phá lớn dẫn tới đổi mới và làm chín 
muồi nhận thức và quyết sách đổi mới 
của Đảng).  

Có thể nói, đổi mới là một thời cơ lớn, 
một cơ may, một vận hội lớn để phát 

triển đối với đất nước và dân tộc. Để làm 
rõ điều này, tác giả phân tích khái lược 
lý luận chung về thời cơ với những biểu 
hiện cụ thể của nó - những điều kiện 
thuận lợi chủ yếu từ thực tiễn 25 năm 
đổi mới vừa qua, là: 

- Chiến 
tranh Lạnh kết 
thúc, một xu 
hướng chung 
trên thế giới là 
hầu hết các 
nước đều 
chuyển từ đối 
đầu chính trị 
sang ganh đua 
phát triển kinh 
tế, nhất là khi 

chuyển sang nền kinh tế thị trường. 

- Trong xu thế phát triển mạnh mẽ 
và sâu sắc của cuộc cách mạng khoa học 
và công nghệ, các nước phát triển đi 
trước đều đứng trước nhu cầu bức xúc là 
đổi mới cơ cấu kinh tế trong nước, 
chuyển vốn đầu tư và xuất khẩu công 
nghệ tới các nước đang phát triển.  

- Từ những điều kiện thuận lợi của 
sự phát triển khoa học-công nghệ, 
xã hội thông tin và kinh tế tri thức của 
thế giới, Việt Nam có thể tận dụng cơ 
hội đó để bỏ qua các thế hệ công nghệ 
trung gian, đi ngay vào các công nghệ 
tiên tiến ở những lĩnh vực quan trọng, 
nhằm đẩy nhanh nền kinh tế và sớm 
bắt kịp xu thế chung của thế giới, nhất 
là hiện nay, khi nước ta đang đẩy mạnh 
công nghiệp với mô hình công nghiệp 
hóa kiểu mới, tiến tới hiện đại hóa 
không chỉ kinh tế mà còn là phát triển 
xã hội hiện đại. 

- Ngoài ra, công cuộc đổi mới của 
Việt Nam còn trùng hợp về bối cảnh và 
thời điểm với cải tổ, cải cách trong các 
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nước XHCN mà nét đặc trưng nổi bật là 
những tác động dữ dội của cuộc khủng 
hoảng, suy thoái có tính phổ biến của 
CNXH hiện thực, đặc biệt là sự kiện đổ 
vỡ chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu 
vừa qua. 

- Thời cơ phát triển đối với nước ta 
trong đổi mới ngoài những điều nói trên 
về kinh tế và kinh tế đối ngoại, về mở 
cửa, hội nhập, mở rộng hợp tác song 
phương, đa phương trong nền kinh tế 
thị trường, tăng cường liên kết với khu 
vực và thế giới để tìm kiếm các nguồn 
lực cho phát triển ở Việt Nam, về đổi 
mới tư duy lý luận, giữ vững định hướng 
chính trị và hệ tư tưởng, đảm bảo vai trò 
lãnh đạo của Đảng,… thì đổi mới còn là 
thời cơ để làm mới những giá trị truyền 
thống, tạo ra những cái mới, tiến bộ, 
tích cực trong đời sống văn hóa tinh 
thần, trong lối sống của con người Việt 
Nam, sự trưởng thành về ý thức và năng 
lực dân chủ, sự chín muồi cho việc xây 
dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta. 

Tác giả cũng chỉ rõ, thời cơ phát 
triển của Việt Nam là to lớn, nhưng 
thách thức đặt ra trên con đường phát 
triển cũng không kém phần nặng nề, 
nghiệt ngã, tập trung chủ yếu và nổi bật 
ở lĩnh vực kinh tế-xã hội, là: 

- Việt Nam đang chịu sức ép lớn và 
có thể còn lớn hơn trong cạnh tranh 
kinh tế. Đây là thách thức về điều kiện 
cạnh tranh gay gắt trong kinh tế thị 
trường và trong quá trình hội nhập quốc 
tế, khi mà năng lực khoa học-công nghệ 
của chúng ta thấp, quản lý kinh tế còn 
yếu kém, hiểu biết về thị trường thế giới 
chưa nhiều, ít kinh nghiệm làm ăn với 
các đối tác. 

- Thách thức trong phát triển và hội 
nhập của nước ta còn nằm ở thể chế 
kinh tế, mặc dù trên lĩnh vực này, 

những năm qua ta đã có những cố gắng 
lớn và thu được ít nhiều kết quả, nhưng 
sẽ còn nhiều khó khăn và phức tạp. 

- Những thách thức nêu trên tổng 
hợp lại là thách thức trước yêu cầu phát 
triển nhanh và bền vững. 

Có thể nói, thời cơ và thách thức là 
những mặt đối lập, tách rời nhau có thể 
thâm nhập, đan xen vào nhau, tác động 
và chuyển hóa lẫn nhau, làm cho phát 
triển tuy là khuynh hướng phổ biến, là 
xu thế tiến lên của sự vật nhưng biểu 
hiện ra như một quá trình phức tạp, 
dích dắc, không đơn giản. Trong việc 
nhận thức và xử lý thời cơ cũng như 
thách thức, chúng ta phải luôn thấy rõ 
đặc tính khách quan và mối liên hệ 
chuyển hóa của nó. Không đồng nhất 
giản đơn thời cơ chỉ là thuận lợi, thách 
thức chỉ là những khó khăn. 

Thực tiễn 25 năm đổi mới của Việt 
Nam với những thành tựu và bài học 
kinh nghiệm được tổng kết cho phép rút 
ra những kết luận bước đầu đánh dấu 
một chặng đường phát triển. Trên cơ sở 
thực tiễn đó, tác giả đã rút ra và phân 
tích nội dung những đặc điểm chủ yếu 
của đổi mới theo định hướng XHCN ở 
Việt Nam xét trên các bình diện bản thể 
và chủ thể của đổi mới, cội nguồn phát 
sinh và những đột phá trong đổi mới, 
định hướng và định hình của đổi mới, 
triết lý của đổi mới, một triết lý phát 
triển, tính tương đối và tuyệt đối của đổi 
mới, “dĩ bất biến, ứng vạn biến” của đổi 
mới để phát triển ở Việt Nam. 

Phần thứ hai: Đổi mới tư duy lý 
luận của Đảng về CNXH và con đường 
đi lên CNXH ở Việt Nam (1986-2011) 

1. Vai trò của lý luận và tư duy lý 
luận đối với công cuộc đổi mới 
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Trong 25 năm đổi mới, Đảng ta 
đã trải qua 6 kỳ đại hội, từ Đại hội VI 
đến Đại hội X và gần đây, Đại hội XI 
của Đảng đã thông qua hàng loạt văn 
kiện quan trọng với những quyết sách 
chiến lược, liên quan đến tương lai, 
triển vọng của cả dân tộc. Các văn kiện, 
nghị quyết của các đại hội Đảng, các 
nghị quyết của Trung ương đều đặc biệt 
nhấn mạnh đến vai trò của lý luận, đều 
chú trọng việc nâng cao tiềm lực tư 
tưởng lý luận của Đảng.  

Thực tiễn đổi mới xã hội một mặt 
đã cung cấp những dữ kiện để hình 
thành và phát triển lý luận đổi mới, tư 
duy mới về CNXH, mặt khác đã cho thấy 
ở mức độ đầy đủ hơn về tình trạng lạc 
hậu, bất cập của lý luận so với sự phát 
triển năng động của thực tiễn. Đó chính 
là sự lạc hậu và bất cập của lý luận về 
CNXH và xây dựng CNXH mang tính 
chất giáo điều và kinh nghiệm chủ nghĩa, 
cứng nhắc và thô sơ trong cách hiểu, 
cách vận dụng Chủ nghĩa Marx-Lenin. 
Trong khi đó, hoạt động thực tiễn của 
con người lại đòi hỏi sự soi sáng và dẫn 
đường của lý luận, một lý luận phản 
ánh đúng đắn bản chất của thực tiễn và 
phù hợp với sự phát triển của thực tiễn. 
Lý luận đó đòi hỏi phải đủ sức làm sáng 
tỏ rằng, lựa chọn con đường XHCN là 
lựa chọn một hình thức hợp lý và có 
triển vọng hơn cả đối với sự phát triển 
của xã hội, của thế giới ngày nay. 

Khắc phục tình trạng chính trị hóa 
lý luận cũng đồng thời là từng bước 
thực hiện lý luận hóa, khoa học hóa 
chính trị, làm cho chính trị trở thành 
khoa học và chính trị học cũng như các 
khoa học chính trị thực sự là những 
khoa học không thể thiếu vắng trong 
quá trình nâng cao tiềm lực trí tuệ, lý 
luận và tư tưởng của Đảng.  

Với quan điểm nghiên cứu lý luận 
Marx-Lenin cần phải làm sáng tỏ những 
cơ sở khoa học của đổi mới theo những 
định hướng đó mà không ngừng phát 
triển nó trên trình độ hiện đại, phù hợp 
với những biến đổi thực tế của tình hình 
trong nước và trên thế giới, dưới ánh 
sáng của những sự kiện, sự biến chính 
trị và những xu hướng tìm tòi mới về lý 
luận hiện nay trên thế giới, tác giả chỉ 
rõ, những vấn đề lý luận của Chủ nghĩa 
Marx-Lenin được đặt ra từ thực tiễn đổi 
mới cần được nghiên cứu theo quan 
điểm đổi mới và phát triển. Có thể nói, 
lý luận phát triển, lý luận về CNXH 
phù hợp với phát triển là vấn đề tổng 
quan, bao trùm nhất trong nghiên cứu 
lý luận hiện nay. Trên cơ sở đó, cần đi 
sâu nghiên cứu lý luận về các quan hệ 
kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa 
tinh thần của CNXH, những đặc điểm 
sinh thành của nó cùng với các tác động 
của quản lý nhằm thúc đẩy sự phát 
triển lành mạnh của nó trong thực tiễn. 

2. Tư duy lý luận của Đảng về 
CNXH và xây dựng CNXH ở Việt Nam 
thời kỳ trước đổi mới 

Trước đổi mới, quan niệm về CNXH 
và con đường xây dựng CNXH ở nước ta 
chịu ảnh hưởng sâu sắc về nhiều mặt 
các quan điểm của Liên Xô và Trung 
Quốc, phổ biến và rõ nét nhất là chịu 
ảnh hưởng của mô hình Xô Viết. Quan 
niệm về CNXH ở Việt Nam từ Đại hội 
III (năm 1960) đến trước đổi mới, với 1/4 
thế kỷ (1960-1985), nổi lên các vấn đề: 

Thứ nhất, nhận thức về mối quan hệ 
giữa độc lập dân tộc và CNXH, về tính 
tất yếu lịch sử của CNXH ở Việt Nam. 

Có thể nói, nhận thức của Đảng về 
mối quan hệ giữa cách mạng giải phóng 
dân tộc, cách mạng dân tộc dân chủ nhân 
dân với cách mạng XHCN trong lịch sử 
Đảng ta, là một nhận thức khoa học và 
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thể hiện rõ lập trường cách mạng triệt để, 
kiên định của giai cấp công nhân. Dưới 
ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, giải 
phóng dân tộc để giành lấy độc lập, tự 
do và dân chủ, xóa bỏ ách thống trị của 
đế quốc thực dân và phong kiến là tiền 
đề chính trị tiên quyết để đi tới CNXH. 
Xu thế phát triển khách quan của lịch sử 
trong thời đại cách mạng vô sản đã cho 
phép các dân tộc dưới sự lãnh đạo của 
đội tiên phong của giai cấp công nhân 
quá độ tới CNXH, không cần thiết phải 
trải qua chế độ TBCN. Tuy nhiên, cũng 
có những hạn chế, khiếm khuyết như: có 
những cách hiểu đơn giản, siêu hình, 
biểu hiện ở chỗ đối lập một cách giáo 
điều giữa CNTB và CNXH; đồng nhất 
giản đơn giữa thời kỳ quá độ lên CNXH 
với CNXH, không thấy hết những sự vận 
động đầy khó khăn từ mầm mống phát 
sinh CNXH tới sự hình thành, phát triển, 
trưởng thành của CNXH; cái tất yếu chỉ 
là một nhưng sự vận động, sự bộc lộ của 
cái tất yếu và những hình thức, biện 
pháp thực hiện cái tất yếu ấy là vô số 
nhiều, lại đa dạng, với rất nhiều khác 
biệt lịch sử giữa các nước. Do không 
nhận thức như vậy nên đã giản lược hóa 
con đường và mô hình xây dựng CNXH 
vào một cái duy nhất, theo khuôn mẫu 
nước ngoài (Liên Xô), không chú ý đầy 
đủ đến điều kiện, hoàn cảnh lịch sử của 
nước mình, mặc dù Hồ Chí Minh đã có 
những chỉ dẫn sâu sắc từ rất sớm nhưng 
đã không được chú ý để thực hiện và 
vận dụng đầy đủ. 

Thứ hai, nhận thức về mối quan hệ 
giữa cải tạo XHCN và xây dựng CNXH, 
về mục tiêu và con đường thực hiện mục 
tiêu của CNXH. 

Cải tạo XHCN và xây dựng CNXH 
là hai phương diện hợp thành của tiến 
trình đi lên CNXH có quan hệ mật thiết 
với nhau không thể tách rời. Những 

nhiệm vụ của thời kỳ quá độ được quy 
định từ thực tiễn và yêu cầu ấy. Quan 
điểm và phương thức của Đảng chỉ đạo 
quá trình cải tạo XHCN và xây dựng 
CNXH nhìn từ tổng thể là đúng đắn và 
rõ ràng. Đảng ta đặt ra vấn đề phải giữ 
đường lối độc lập tự chủ và phát huy cao 
độ tính chủ động sáng tạo, tự lực tự 
cường, tự lực cánh sinh nhưng đồng thời 
phải ra sức tranh thủ và tận dụng có 
hiệu quả sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước 
anh em trong hệ thống các nước XHCN, 
đặc biệt là Liên Xô và Trung Quốc. 

Muốn thực hiện thành công các 
nhiệm vụ cải tạo XHCN và xây dựng 
CNXH thì nhân tố quan trọng hàng đầu, 
có tính chất quyết định là phải đảm bảo 
sự lãnh đạo của Đảng và tăng cường 
năng lực quản lý của Nhà nước, biết tập 
hợp lực lượng quần chúng, phát huy 
được sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng, 
toàn dân, phát huy cao độ mọi năng lực 
sáng tạo của nhân dân trong công cuộc 
xây dựng chế độ mới, tất cả vì hạnh 
phúc của nhân dân. 

Nhìn một cách tổng quát, thời kỳ 
trước đổi mới, nhận thức của Đảng về 
CNXH đã xác định đúng mục tiêu, bản 
chất của CNXH và quy mô to lớn cùng 
với nội dung toàn diện của sự nghiệp 
xây dựng CNXH ở nước ta. Mục tiêu, 
bản chất ấy là hướng tới giải phóng giai 
cấp, dân tộc và nhân dân ta, đưa nhân 
dân lao động tới địa vị của người chủ và 
làm chủ xã hội, đem lại cho họ cuộc sống 
vật chất và tinh thần ngày một đầy đủ 
và tốt đẹp hơn. Đó là một xã hội không 
có áp bức, bóc lột, mọi người được hưởng 
những quyền tự do, dân chủ và bình 
đẳng, được phát triển những khả năng 
của mình, có cuộc sống ấm no và hạnh 
phúc, trong sự phát triển hài hòa các 
mối quan hệ cá nhân - tập thể và xã hội.  
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Cùng với những nhận thức đúng 
đắn, những nhược điểm và hạn chế về lý 
luận trong quan niệm về CNXH và xây 
dựng CNXH ở Việt Nam thời kỳ trước 
đổi mới cũng được tác giả nhận diện, 
phân tích và nêu ra. Chẳng hạn như: 
Còn nhiều biểu hiện của nhận thức giáo 
điều, chủ quan, duy ý chí, vi phạm quy 
luật, làm sai quy luật; Chưa đặt đúng vị 
trí, vai trò của dân chủ với tư cách là 
một động lực quan trọng hàng đầu và là 
mục tiêu của CNXH; Đã không đánh giá 
đầy đủ vai trò của khoa học-kỹ thuật-
công nghệ, đặc biệt không thấy hết vai 
trò của lý luận, của khoa học xã hội và 
nhân văn; Bị hạn chế bởi quan niệm 
tĩnh, khép kín, phát triển trong trạng 
thái đơn tuyến, chỉ trong phạm vi hệ 
thống XHCN, thậm chí trong trạng thái 
ốc đảo, biệt lập với thế giới; Chưa xác 
lập và thực hiện được hệ chính sách và 
giải pháp để phát huy nguồn lực con 
người, đặc biệt là nguồn lực trí tuệ;… 

3. Tư duy lý luận của Đảng về 
CNXH và con đường đi lên CNXH trong 
thời kỳ đổi mới (1986-2011) 

Trước hết, có thể nói, thành tựu đổi 
mới tư duy lý luận của Đảng về CNXH 
và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam 
qua 1/4 thế kỷ, từ năm 1986 tới nay cho 
thấy, nỗ lực sáng tạo của Đảng và của 
nhân dân ta trong việc từng bước tìm 
thấy những câu trả lời cho hiện tại - 
tương lai - triển vọng của CNXH ở nước 
ta, của nhân dân và dân tộc. Đó là: 

Quy luật phát triển của cách mạng 
Việt Nam trong thời đại ngày nay là độc 
lập dân tộc gắn liền với CNXH. 

Mục tiêu của đổi mới theo định 
hướng XHCN đồng thời là mục tiêu, bản 
chất của CNXH, của sự nghiệp xây 
dựng CNXH ở nước ta là dân giàu, nước 
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt 
Nam là một thời kỳ lịch sử lâu dài được 
đặc trưng bởi định hướng XHCN trong 
xây dựng nền kinh tế thị trường; tính 
chất, mục tiêu của CNXH được thể hiện 
trong xây dựng nền dân chủ, nhà nước 
pháp quyền, đổi mới và nâng cao chất 
lượng hệ thống chính trị để không 
ngừng đảm bảo dân chủ và phát huy 
quyền làm chủ của nhân dân. 

Nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá 
độ lên CNXH là đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh 
tế tri thức, bảo vệ tài nguyên môi trường 
nhằm tạo lập cơ sở vật chất - kỹ thuật 
hiện đại của CNXH với chiến lược công 
nghiệp hóa rút ngắn, đảm bảo giải phóng 
và phát triển lực lượng sản xuất, xây 
dựng quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp. 
Đó không chỉ là quá trình phát triển kỹ 
thuật-công nghệ mà còn là quá trình 
phát triển kinh tế-xã hội, quá trình phát 
triển văn hóa, xã hội con người - đạo đức 
- lối sống theo hệ giá trị của CNXH. 

Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam 
hành động của cách mạng Việt Nam là 
Chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ 
Chí Minh. Xây dựng CNXH ở Việt Nam 
là xây dựng một xã hội kiểu mới sao cho 
đời sống vật chất ngày càng tăng, đời 
sống tinh thần ngày càng tốt, xã hội ngày 
càng văn minh, tiến bộ (Hồ Chí Minh). 

CNXH ở Việt Nam và con đường đi 
lên CNXH ở Việt Nam là làm sao cho 
CNXH và xây dựng CNXH đúng quy 
luật, thuận lòng dân và hợp thời đại, 
tạo ra sức mạnh tổng hợp của khoa học, 
dân chủ và văn hóa, thấm sâu vào tất 
cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - 
chính trị - văn hóa - xã hội, của hệ thống 
chính trị, thể hiện sức mạnh của chủ 
thể nhân dân do Đảng lãnh đạo và Nhà 
nước quản lý. 
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Trong phần này, tác giả cũng đã phân 
tích và chỉ ra những hạn chế và nguyên 
nhân nổi bật trong quá trình đổi mới tư 
duy lý luận của Đảng về CNXH và con 
đường đi lên CNXH ở nước ta hiện nay. 

Về những hạn chế chủ yếu, đó là: 

- Chưa làm rõ các đặc điểm của nước 
ta trong bước quá độ tới CNXH bỏ qua 
chế độ TBCN, cũng như chưa làm rõ 
vấn đề phân kỳ trong thời kỳ quá độ. 

- Lý luận về kinh tế thị trường định 
hướng XHCN ở nước ta mới chỉ bắt đầu 
được nghiên cứu trong những năm gần 
đây còn nhiều điểm chưa rõ. Nhiều vấn 
đề về lý luận sở hữu, tính đa dạng các 
hình thức sở hữu, hình thức sở hữu với 
thành phần kinh tế, vai trò chủ đạo của 
kinh tế nhà nước (khu vực các doanh 
nghiệp nhà nước trong kinh tế quốc 
doanh), sở hữu tư nhân với sở hữu cá 
nhân, bóc lột và không bóc lột, cạnh 
tranh và hợp tác, quản lý hành chính 
nhà nước với quyền tự do, tự chủ trong 
sản xuất-kinh doanh theo pháp luật của 
các doanh nghiệp và doanh nhân,… 
chưa có những lý giải thấu đáo. 

- Lý luận về Đảng Cộng sản cầm 
quyền và xây dựng Nhà nước pháp 
quyền XHCN của dân, do dân, vì dân, 
những đảm bảo dân chủ và phát huy 
quyền làm chủ của nhân dân trong điều 
kiện một Đảng Cộng sản cầm quyền mới 
chỉ dừng lại ở hệ quan điểm, nguyên tắc 
và phương hướng chỉ đạo. 

- Mặc dù nhận thức được vai trò 
quốc sách hàng đầu của khoa học-công 
nghệ và giáo dục-đào tạo, đã thấy rõ văn 
hóa là động lực của phát triển kinh tế-
xã hội, là nền tảng tinh thần của xã hội, 
song chúng ta vẫn chưa có được những 

chính sách và giải pháp đột phá để thúc 
đẩy phát triển khoa học-công nghệ, đặc 
biệt là lý luận và khoa học xã hội và 
nhân văn; chưa ngăn chặn được sự suy 
thoái chất lượng của giáo dục-đào tạo và 
tình trạng suy thoái ngày càng nghiêm 
trọng của đạo đức xã hội. 

Về những nguyên nhân nổi bật, bao 
gồm: 

Một là, thực tiễn đổi mới với những 
nhân tố mới của CNXH, của xã hội hiện 
đại ở nước ta còn đang trong quá trình 
phát sinh. Nhiều cái mới cần phải xây 
dựng và định hình lại hết sức mới lạ, 
chưa hề có tiền lệ trong lịch sử nước ta 
cũng như trong đời sống của CNXH thế 
giới nói chung. 

Hai là, nước ta chưa có truyền thống 
về lý luận với sức mạnh của duy lý khoa 
học, phân tích và thực chứng, càng chưa 
phát triển mạnh khoa học dự báo. Trong 
khi đó, những ảnh hưởng tiêu cực và 
hậu quả nặng nề của bệnh giáo điều, 
chủ nghĩa kinh nghiệm, chủ nghĩa hình 
thức, những tàn dư của sự trì trệ, bảo 
thủ còn chưa được khắc phục hết. 

Ba là, chưa xây dựng và thực hiện được 
cơ chế dân chủ trong hoạt động nghiên 
cứu lý luận, trong đời sống khoa học. 

Bốn là, sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng 
ở cấp Trung ương đối với nghiên cứu lý 
luận cũng chưa thường xuyên, đáp ứng 
yêu cầu đổi mới. 

Năm là, nghiên cứu lý luận và phát 
triển khoa học xã hội và nhân văn chưa 
được triển khai rộng khắp và đồng bộ ở 
các địa phương, các ngành, các cấp, nhất 
là chưa thực sự trở thành đòi hỏi bức xúc, 
thành nhu cầu nội tại trong các cơ quan 
lãnh đạo, quản lý ở các địa phương � 

 


